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đơn thuần làm sạch răng hoặc làm trắng răng. Kiến 
thức này thường xuyên được tuyên truyền trên thông 
tin đại chúng và trong các buổi nói chuyện về sức 
khỏe răng miệng.Muốn phòng được bệnh, trước hết 
phải có kiến thức tiếp đó là thực hành để có kết quả 
tốt. Kết quả của nghiên cứu này về lợi ích của việc 
chải (đánh) răng khá cao(74,62%), chứng tỏ đây là 
đơn vị đã có sự quản lý và tuyên truyền phòng bệnh 
bảo vệ sức khỏe. Chỉ có 10,77% cho rằng việc chải 
răng chỉ để làm sạch răng và 14,61% cho rằng việc 
chải răng chỉ để làm trắng răng mà thôi. 

KẾT LUẬN 
1. Xác định tỷ lệ bệnh sâu răng, bệnh viêm 

quanh răng của công nhân Nhà máy xi măng 
ChinFon Hải Phòng.  

Bệnh sâu răng của công nhân Nhà máy xi măng 
ChinFon Hải Phòng chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể sâu răng 
chiếm 63,08%, trong đó Nam bị mắc cao hơn 
(38,97%), nhóm Nữ (24,11%). Tỷ lệ sâu răng tăng 
dần theo tuổi, thấp nhất là nhóm 18 – 34 tuổi (56,8%) 
và cao nhất là nhóm trên 45 tuổi (76,24%). Chỉ số 
SMT răng là 3,29 . 

Bệnh viêm lợi chiếm tỷ lệ cao hơn bệnh viêm 
quanh răng. Bệnh viêm lợi chiếm tỷ lệ 59,74%,  Tỷ lệ 
bị viêm lợi tăng dần theo độ tuổi thấp nhất nhóm 18 – 
34 (52,80%) và cao nhất nhóm ≥ 45 tuổi 74,26% 

Bệnh viêm quanh răng chiếm tỷ lệ 22,05%, trong 
đó có xu hướng tăng dần theo tuổi, ở nhóm 18 – 34 
tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất: 13,6% và ở nhóm ≥ 45 tuổi 
chiếm tỷ lệ cao nhất: 40,59%. 

2. Kiến thức, thực hành về phòng bệnh sâu 
răng và viêm quanh răng của số công nhân nhà 
máy xi măng ChinFon Hải Phòng.  

Về kiến thức phòng bệnh sâu răng và viêm 
quanh răng của công nhân nhà máy xi măng 
Chinfon Hải phòng chỉ ở mức trung bình khá. Cụ thể 
Số người cho rằng cả 3 mặt răng cần được chải 
sạch chiếm tỷ lệ 82,31%. Số người có câu trả lời 
đúng cho rằng việc chải răng giúp phòng bệnh răng 
miệng chiếm tỷ lệ 74,62%. Còn số người cho rằng 

lần chải răng quan trọng nhất trong ngày là sau khi 
ăm tối chỉ chiếm tỷ lệ 50,25%. 

Về thực hành phòng bệnh sâu răng và viêm 
quanh răng của công nhân nhà máy xi măng Chinfon 
Hải Phòng là chưa đạt yêu cầu. Cụ thể Số người thực 
hiện đi lấy cao răng định kỳ là 20,77%. Số người sử 
dụng chỉ tơ nha khoa chỉ chiếm tỷ lệ 3,33%. Tuy 
nhiên số người thực hành đánh răng 2 lần trở lên 
trong ngày có tỷ lệ khá hơn (74,87%). 

KIẾN NGHỊ 
Cần phải tuyên truyền phổ biến Kiến thức, thực 

hành trong phòng bệnh sâu răng và viêm quanh răng 
cho công nhân nhà máy xi măng ChinFon Hải Phòng, 
đặc biệt là kỹ năng thực hành còn chưa đạt yêu cầu 
trong khi về kiến thức phòng bệnh đã ở mức trung 
bình khá. 

Cần phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ trong đó 
có khám và triển khai điều trị các bệnh về răng miệng 
cho công nhân tại phòng Y tế của nhà máy để phục 
vụ kịp thời cho công nhân phù hợp với điều kiện làm 
theo ca kíp của họ.  
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NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG  
CỦA PHƯƠNG PHÁP PHONG BẾ CẠNH RỄ THẦN KINH  

 

Nguyễn Văn Chương  
Tóm tắt 
Mục tiêu: Nhận xét khả năng điều trị thoát vị đĩa 

đệm cột sống thắt lưng, và tính an toàn của phương 
pháp phong bế quanh rễ thần kinh (periradicular 
injection). Đối tượng: 126 bệnh nhân thoát vị đĩa  đệm 
cột sống thắt lưng được khám, chẩn đoán xác đinh 
bằng phim cộng hưởng từ và theo dõi điều trị bằng 
phương pháp phong bế cạnh rễ thần kinh, từ tháng 
08/2008 đến tháng 07/2010. Phương pháp: tiến cứu, 
nghiên cứu mở, ngẫu nhiên có đối chứng (so sánh với 
kết quả điều trị của phương pháp tiêm ngoài màng 
cứng, 142 bệnh nhân). Kết quả: rất tốt và tốt của 
nhóm bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp 

phong bế là 53,97%, tỷ lệ này của phương pháp tiêm 
ngoài màng cứng là 69,02%, khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với với P <0,05. Tỷ lệ các bệnh nhân đạt yêu 
cầu điều trị (điểm lâm sàng ban đầu giảm từ 50% trở 
lên) của 2 nhóm tương đối cao (nhóm được phong bế 
rễ thần kinh 88,32% và nhóm tiêm ngoài màng cứng 
là 91,56%. Không thấy biểu hiện tai biến và biến 
chứng ở cả 2 nhóm bệnh nhân trong quá trình nghiên 
cứu. Kết luận: bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống 
thắt lưng có thể được điều trị khỏi được bằng phương 
pháp phong bế cạnh rễ thần kinh. 

Từ khóa: thoát vị đĩa đệm, rễ thần kinh. 
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Summary 
Purposes: evaluating the clinical efficacy of 

periradicular injection method  in treating lumbar discal 
herniation and the safety of the method. Object: 126 
patients with lumbar disc herniation were examined, 
MRI performed and treated by means of PBR in the 
time span from August 2008 to July 2010. Method: 
opend, randomized, prospective study with control 
(142 patients treated by means of peridural injection 
(NMC). Results: the clinical efficacy of PBR- method: 
very good and good 53,97%, there is signifficant 
difference to NMC-method (69,02%) with P<0,05. The 
rate of the patients gaining therapeutic target (clinical 
score decreased ≥50% after treatment) of both 
patients group is relative high (PBR-group 88,32% and 
MNC- group 91,56%. There is no apparence of 
converse effects to see in both patients groups. 
Conclusion: lumbar discal herniated patients can be 
successfully treated  by means of PBR-method.   

Keywords: periradicular injection; peridural injection 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) là bệnh lý có tỷ lệ mắc 

tương đối cao trong cộng đồng. Lứa tuổi mắc bệnh lại 
trẻ hầu hết đang ở độ tuổi lao động, ảnh hưởng nhiều 
tới sức sản xuất của xã hội, vì vậy việc quản lý, chẩn 
đoán, điều trị và dự phòng bệnh có ý nghĩa kinh tế xã 
hội rất quan trọng. Về điều trị bệnh TVĐĐ cột sống 
thắt lưng, hiện nay có ba hướng giải quyết chính, đó 
là điều trị bảo tồn; can thiệp tối thiểu và điều trị phẫu 
thuật. Các tác giả trong và ngoài nước đều thống nhất 
rằng phương pháp điều trị bảo tồn có thể điều trị khỏi 
90-95% số bệnh nhân TVĐĐ cột sống thắt lưng. 

Một phương pháp rất quan trọng trong điều trị bảo 
tồn thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là thủ thuật 
tiêm ngoài màng cứng (NMC). Đây là một kỹ thuật 
lâm sàng phức tạp đòi hỏi kỹ năng thuần thục và 
những dụng cụ chuyên dụng cũng như chế độ vô 
trùng tuyệt đối. Bên cạnh hiệu quả điều trị cao thì 
nguy cơ tai biến, biến chứng cũng luôn tồn tại gây 
ảnh hưởng tới tâm lý và lộ trình khỏi bệnh. Hơn nữa 
phác đồ điều trị bằng tiêm NMC thường không liên 
tục, bệnh nhân phải chờ đợi. 

 Trong thực hành lâm sàng, khi điều trị bảo tồn cho 
bệnh nhân, nhiều trường hợp chúng tôi đã vận dụng 
phương pháp phong bế cạnh rễ thần kinh đơn thuần 
hàng ngày mà không tiêm NMC, kết quả đạt được 
cũng rất mỹ mãn. Kỹ thuật này không đòi hỏi kỹ năng 
lâm sàng cao, ít nguy hiểm và không cần dụng cụ gì 
đặc biệt, vì vậy có thể ứng dụng điều trị ở tuyến trước. 

Vì những lý do đó chúng tôi tiến hành “Nghiên cứu 
tác dụng điều trị TVĐĐ cột sống thắt lưng của phương 
pháp phong bế quanh rễ thần kinh” với mục tiêu: Đánh 
giá hiệu quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 
của phương pháp phong bế quanh rễ thần kinh. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
- Số lượng bệnh nhân: 268 bệnh nhân được khám 

(chẩn đoán xác định là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 
lưng bằng hình ảnh cộng hưởng từ) và điều trị tại 
Khoa nội Thần kinh - Bệnh viện 103, từ tháng 8/2008 
đến tháng 7/2010. 

- Phân nhóm bệnh nhân nghiên cứu: bệnh nhân 
được chia làm 2 nhóm:  

+ Nhóm nghiên cứu (nhóm phong bế rễ =PBR): gồm 
126 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp phong 
bế quanh rễ thần kinh bị đĩa đệm thoát vị chèn ép. 

+ Nhóm chứng (nhóm tiêm ngoài màng cứng 
=NMC): 142 bệnh nhân. 

- Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: bệnh nhân được 
chọn vào nghiên cứu theo tiêu chuẩn chẩn đoán lâm 
sàng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng theo tiêu 
chuẩn Saporta (1970) ứng dụng của Bộ môn Nội 
Thần kinh – Bệnh viện 103 và được chẩn đoán xác 
định bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ cột sống 
thắt lưng. 

- Tiêu chuẩn loại trừ:  
+ Bệnh nhân đã được điều trị phẫu thuật thoát vị 

cột sống thắt lưng trước đó. 
+ Bệnh nhân biểu hiện lâm sàng của hội chứng 

đuôi ngựa, hoặc giai đoạn 3a, giai đoạn 4 (tiêu 
chuẩn Arseni). 

+ Bệnh nhân có bệnh lý kết hợp: chấn thương, vết 
thương cột sống, bệnh lý tủy sống, viêm đa dây thần 
kinh, tiểu đường, suy tim, suy gan, suy thận, ung thư 
cột sống, lao cột sống, bệnh lý về máu… 

+ Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả, tiến cứu, ngẫu nhiên, 

có đối chứng. 
- Các bước tiến hành nghiên cứu:  
+ Hỏi bệnh và khám bệnh nhân: thu thập các 

thông tin về tuổi, giới, thời gian mắc bệnh, các triệu 
chứng lâm sàng, đánh giá độ nặng cuả bệnh theo 
điểm lâm sàng, đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ… 

+ Nghiên cứu điều trị: 
* Nhóm chứng: điều trị theo phác đồ tiêm NMC + 

giãn cơ + NSAID + điều trị vật lý.. 
* Nhóm nghiên cứu: điều trị theo phác đồ Phong 

bế quanh rễ TK + giãn cơ + NSAID + điều trị vật lý. 
+ Đánh giá kết quả điều trị của từng phương pháp 

theo tiêu chuẩn Macnab, theo thang điểm lâm sàng 
và theo ý kiến tự đánh giá của bệnh nhân.              

+ So sánh kết quả điều trị của hai phương pháp. 
+ Xử lý kết quả bằng bằng thuật toán thống kê y học. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm chung 
Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi 

PBR (n= 126) Tiêm NMC (n=142) P Nhóm   
Tuổi BN % BN % 

< 20 3 2,38 4 2,82 
20 – 29 42 33,33 53 37,32 
30 – 39 39 30,95 39 27,46 
40 – 49 23 18,25 28 19,72 
50 – 59 12 9,52 14 9,86 
≥ 60 7 5,56 4 2,82 

 
 
 
 

>0,05 

- Bệnh nhân ít tuổi nhất trong nhóm đối tượng NC là 
18 tuổi, tuổi cao nhất là 69, lứa tuổi chiếm tỷ lệ cao 
nhất là 20-29, nói chung hầu hết BN ở tuổi từ 20-49 là. 

- Không có sự khác biệt về tuổi giữa 2 nhóm 
nghiên cứu (P > 0,05). 
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Bảng 2. Giới 
PBR (n= 126) Tiêm NMC (n=142) P Nhóm 

Giới BN % BN % 
Nam 90 71,43 95 66,90 
Nữ 36 28,57 37 33,10 

>0,05 

Cả hai nhóm đều có tỷ lệ nam mắc bệnh cao hơn 
nữ, không có sự khác biệt về giới giữa 2 nhóm 
(P>0,05). 

Bảng 3. Thời gian mắc bệnh 
PBR (n= 126) Tiêm NMC (n=142) P Nhóm 

Thời gian BN % BN % 
< 7 tuần 0 0 0 0 

1 – 6 tháng 31 24,60 35 24,64 
6-12 tháng 39 30,95 41 28,87 
> 12 tháng 56 44,35 66 46,49 

>0,05 

- Bệnh nhân mắc bệnh lâu nhất là trên 19 tháng, 
không có bệnh nhân nào có thời gian mắc bệnh dưới 
7 tuần. 

- Sự khác biệt về thời gian mắc bệnh giữa 2 nhóm 
không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 

2. Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân 
Bảng 4. Các triệu chứng lâm sàng   

PBR (n= 126) Tiêm NMC (n=142) Nhóm 
Lâm sàng BN % BN % 

Dấu hiệu Lasègue (+) 126 100,00 141 99,30 
Điểm đau Valleix (+) 119 94,44 138 97,18 

Đau có tính chất cơ học 119 94,44 132 92,96 
Dấu hiệu chuông bấm (+) 116 92,06 125 88,02 

Chỉ số Schober (+) 112 88,89 112 78,87 
Đau lan dọc theo dây 

thần kinh hông to 106 84,13 116 81,69 

Thay đổi cong sinh lý cột 
sống thắt lưng 89 70,63 98 69,01 

Lệch vẹo cột sống 79 62,70 87 61,27 
Yếu tố chấn thương 56 44,44 61 42,96 
Giảm, mất cảm giác 49 38,89 53 37,32 

Rối loạn phản xạ gối, gót 23 18,25 21 14,79 
Teo cơ 20 15,87 21 14,79 

Liệt 13 10,32 14 9,86 
- Các dấu hiệu: đau có tính chất cơ học, chỉ số 

Schober giảm (<14/10), hệ thống các điểm Valleix (+), 
dấu hiệu chuông bấm (+), dấu hiệu Lasègue (+) chiếm 
tỷ lệ cao, trong đó dấu hiệu Lasègue (+) chiếm tỷ lệ 
cao nhất. Bệnh nhân có rối liệt chiếm tỷ lệ thấp nhất. 

- Đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân trong 2 
nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05).  

3. Kết quả nghiên cứu cộng hưởng từ của 
nhóm bệnh nhân 

Bảng 5. Vị trí thoát vị   
PBR (n= 126) Tiêm NMC (n=142) Nhóm   

 Đặc điểm BN % BN % 
Đơn tầng 98 69,01 112 78,87 
L1 – L2 0 0,00 0 0,00 
L2 – L3 0 0,00 0 0,00 
L3 – L4 0 0,00 4 2,82 
L4 – L5 73 51,41 85 60,00 
L5 – S1 25 17,61 21 14,79 
Đa tầng 28 17,72 31 21,83 
2 tầng 21 14,79 28 19,72 

> 2 tầng 7 4,93 4 2,82 

- Trong các vị trí thoát vị ở cả 2 nhóm, vị trí L4 – 
L5 có tỷ lệ cao nhất (51,41% và 60,00%), sau đó là vị 
trí L5 – S1 (21,06% và 15,00%). Trong thoát vị đa 
tầng chúng tôi chỉ gặp 2 trường hợp là thoát vị 3 tầng.  

- Sự khác biệt giữa 2 nhóm là không có ý nghĩa 
thống kê. 

Bảng 6. Thể thoát vị trên phim MRI 
PBR (n=126) Tiêm NMC (n=142) Nhóm 

Triệu chứng BN % BN % 
Ra sau trung tâm đơn thuần 19 15,08 22 15,49 

Sau bên (phải, trái) 104 82,54 122 85,92 
Lỗ ghép 3 2,38 5 3,52 
Ra trước 54 42,86 61 42,96 

Vào thân đốt (Schmorl) 47 37,30 50 35,21 
Thể thoát vị ra sau lệch bên (phải, trái) là hay gặp 

nhất chiếm tỷ lệ lần lượt là 82,54% (nhóm PBR) và 
85,92%. Sự khác biệt giữa 2 nhóm là không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). 

Bảng 7. Kết quả sau điều trị ở 2 nhóm bệnh nhân 
theo bác sĩ 

PBR 
(n= 126) 

Tiêm  NMC 
(n=142) Nhóm 

Kết quả 
BN % BN % 

 
P 

Rất tốt: Giảm ≥80% điểm  
lâm sàng ban đầu 19 15,08 28 19,72 >0,05 

Tốt: giảm 65-<80% điểm 
 lâm sàng 58 42,86 70 49,30 <0,05 

Vừa: giảm 50-<65% điểm 
 lâm sàng ban đầu 39 30,95 32 22,54 <0,05 

Kém: giảm<50% điểm 
 lâm sàng ban đầu 7 5,56 7 4,93 >0,05 

Xấu đi: điểm lâm sàng ban 
đầu tăng lên 3 2,38 5 3,52  

- Kết quả rất tốt và tốt ở nhóm tiêm NMC đạt tỷ lệ 
cao nhất là 69,02%, trong khi ở nhóm PBR thần kinh 
kết quả này đạt 57,94%. Sự khác biệt kết quả rất tố 
vàt tốt giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). Tỷ 
lệ bệnh nhân có kết quả xấu đi so với trước điều trị ở 
cả 2 nhóm là 2,38 (PBR) và 3,52 (tiêm NMC) tương 
đương nhau. 

Bảng 8: Kết quả tự đánh giá của bệnh nhân với 
đánh giá của bác sĩ và đánh giá theo Macnab 

PBR (n= 126) Tiêm  NMC (n=142) Nhóm 
 

Kết  
quả 

BS 
đánh 
gi  ̧

BN tự 
đánh giá 

Đánh giá 
theo 

Macnab 

BS đánh 
giá 

BN tự 
đánh 
giá 

Đánh giá 
theo 

Macnab 

Rất tốt 19 
15,08% 

12 
9,52% 

16 
12,70% 

28 
19,72% 

23 
16,20% 

28 
19,72% 

Tốt 58 
42,86% 

45 
35,71% 

52 
41,27% 

70 
49,30% 

79 
55,63% 

75 
52,82% 

Vừa 39 
30,95% 

47 
37,30% 

45 
35,71% 

32 
22,54% 

18 
12,68% 

17 
11,91% 

Kém 7 
5,56% 

17 
7,14% 

10 
7,94% 

7 
4,93% 

12 
8,45% 

14 
9,86% 

Xấu  
đi 

3 
2,38% 

5 
3,97% 

3 
2,38% 

5 
3,52% 

10 
7,04% 

8 
5,63% 

- Tỷ lệ bệnh nhân đạt kết quả rất tốt và tốt của 
nhóm PBR: theo BS 58,94%, theo Macnab 53,97% 
và bệnh nhân tự đánh giá là 45,23%.. 

- Tỷ lệ bệnh nhân đạt kết quả rất tốt và tốt của 
nhóm tiêm NMC: theo BS 69,02%, theo Macnab 
72,54% và bệnh nhân tự đánh giá là 71,83%. 
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4. Tai biến, biến chứng của hai nhóm nghiên cứu 
Theo dõi trong quá trình nghiên cứu tất cả 268 

bệnh nhân của cả 2 nhóm, chúng tôi không thấy có 
tai biến, biến chứng nào. 

BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm cuả hai nhóm bệnh nhân nghiên 

cứu. 
Để đánh giá tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm của 

phương pháp phong bế cạnh rễ thần kinh (PBR) chúng 
tôi đã thiết kế một nghiên cứu bệnh-chứng, chọn một 
nhóm chứng gồm 142 bệnh nhân được điều trị bằng 
phương pháp tiêm ngoài màng cứng (MNC) là phương 
pháp điều trị truyền thống cho TVĐĐ cột sống thắt 
lưng, lấy kết quả điều trị của nhóm này để làm tham 
chiếu đánh giá kết quả điều trị của nhóm nghiên cứu 
(126 bệnh nhân) điều trị bằng phương pháp PBR. 

Chúng tôi chọn bệnh nhân theo từng cặp tương 
ứng và chia vào hai nhóm đối tượng (nhóm bệnh và 
nhóm chứng) theo cách ngẫu nhiên. Phương pháp 
chọn bệnh nhân như vậy đã đảm bảo các đối tượng 
của 2 nhóm tương đồng nhau về các đặc điểm tuổi, 
giới, thời gian mắc bệnh, mức độ nặng trên lâm sàng 
cũng như hình ảnh cộng hưởng từ. Các số liệu được 
trình bày ở bảng từ 1 đến 6. Các đặc điểm về lâm 
sàng của hai nhóm đối tượng nghiên cứu có các tỷ lệ 
tương đương với số liệu của các tác giả Vũ Quang 
Bích, Nguyễn Xuân Thản, Ngô Thanh Hồi [1], cũng 
như các tác giả khác [2,3,] các đặc điểm cộng hưởng 
từ phù hợp với nhận xét của Hoàng Đức Kiệt [5]. 

2. Kết quả điều trị  
- Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có bảng lâm 

sàng gồm nhiều triệu chứng khác nhau, trong đó ở 
giai đoạn cấp tính triệu chứng đau nổi bật lên hàng 
đầu. Sau đó phải kể đến các triệu chứng về cột sống 
và rễ thần kinh như sau:  

+ Dấu hiệu Lasègue (+) 
+ Điểm đau Valleix (+) 
+ Đau có tính chất cơ học 
+ Dấu hiệu chuông bấm (+) 
+ Chỉ số Schober (+) 
+ Đau lan dọc theo dây thần 
kinh hông to 

+ Thay đổi cong sinh lý cột 
sống thắt lưng 
+ Lệch vẹo cột sống 
+ Yếu tố chấn thương 
+ Giảm, mất cảm giác  
+ Rối loạn phản xạ gối, gót 
+ Teo cơ, liệt 

- Để đánh giá kết quả điều trị sao cho sát và đầy 
đủ và khái quát là điều không hề dễ dàng. Các tác giả 
trên thế giới thường đánh giá theo tiêu chí của 
Yumashev hoặc theo tiêu chuẩn Macnab (Macnab 
criteria) như sau: 

+ Rất tốt (exellent): hết tất cả các triệu chứng, 
không còn đau, không còn hạn chế vận động, có khả 
năng hoạt động và làm việc bình thường. 

+ Tốt (good): Đôi khi còn đau, có khả năng hoạt 
động và làm việc bình thường, hiếm khi (hoặc không) 
phải dùng thuốc giảm đau. 

+ Trung bình (fair): bệnh thuyên giảm ít. 
+ Kém (poor): bệnh không thuyên giảm. 
- Với cố gắng nhằm nhận xét kết quả điều trị của 

PBR càng chính xác càng tốt, chúng tôi đã đánh gi  ̧
kết quả theo 3 cách: 

+ Cách thứ nhất: theo Macnab. 
+  Cách thứ hai: đánh gía theo điểm lâm sàng của 

Nguyễn Văn Chương: 

Rất tốt: Giảm ≥80% điểm lâm sàng ban đầu. 
Tốt: giảm 65-<80% điểm lâm sàng. 
Trung bình: giảm 50-<65% điểm lâm sàng ban đầu. 
Kém: giảm<50% điểm lâm sàng ban đầu.  
Xấu đi: điểm lâm sàng ban đầu tăng lên. 
+ Cách thứ ba: bệnh nhân tự đánh giá khái quát 

xem bệnh đỡ được bao nhiêu phần trăm. 
- Kết quả điều trị. 
Các kết quả thu được sau nghiên cứu rất khả 

quan. 
+ Phương pháp phong bế quanh rễ thần kinh có thể 

điều trị đạt kết quả rất tốt và tốt cho bệnh nhân TVĐĐ 
cột sống thắt lưng với tỷ lệ 53,97%. Tỷ lệ này so với kết 
quả điều trị của nhóm được tiêm ngoài màng cứng 
(69,02%) có thấp hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05), 
nhưng là một con số đáng kể trong thực hành lâm 
sàng, có thể nói đây là những bệnh nhân được điều trị 
khỏi ngay sau đợt điều trị.Kết quả nghiên cứu tương 
đương với quan sát của Groenemeyer và CS.) [9]. 

+ Các bệnh nhân đạt kết quả điều trị trung bình 
của nhóm nghiên cứu (PBR) là 30,95% cao hơn có ý 
nghĩa thống kê so với tỷ lệ này ở nhóm chứng 
(22,54%). Như vậy ta thấy, sau một đợt điều trị, 
phương pháp tiêm MNC ưu thế đạt kết quả rất tốt và 
tốt trong khi phương pháp phong bế rễ TK lại có tỷ lệ 
đạt kết quả trung bình cao hơn. Có thể do phương 
pháp PBR khó tiếp cận với rễ TK bị tổn thương hơn là 
phương pháp tiêm NMC nên sự thuyên giảm không 
được rất tốt và tốt mà chỉ đạt mức trung bình.  

+ Tuy nhiên nếu tính tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu 
điều trị (kết quả rất tốt + tốt + trung bình) thì giá trị của 
hai phương pháp tương đương nhau (nhóm nghiên 
cứu 88.32% và nhóm chứng 91,56%), sự khác biệt 
này không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra cũng cần nói 
thêm là, theo kinh nghiêm trong thực tế các bệnh 
nhân đạt kết quả điều trị trung bình thường có kết quả 
tốt hơn về sau khi được theo dõi tiếp tục, nghĩa là tác 
dụng xa của nhóm này sẽ tốt hơn tác dụng gần. Nếu 
so sánh kết quả của nhóm nghiên cứu với những 
phương pháp điều trị khác (Trần Công Duyệt 80%; 
Choy và Ascherr 78,4%; Siebest 78,95%; Davis 84% 
[3,4,6,7,8].   

+ Nếu phân tích về ưu nhược điểm của hai phương 
pháp, trong thực tế phương pháp tiêm MNC là một kỹ 
thuật tinh tế, đòi hỏi nhân viên phải có tay nghề cao, 
phải có dụng cụ chuyên dụng, chế độ vô khuẩn phải 
tuyệt đối và thủ thuật luôn kèm theo nguy cơ tai biến 
chọc thủng màng cứng với nhiều hậu quả nguy hiểm 
sau đó, như vậy thủ thuật không được khuyến cáo, mà 
trong thực tế cũng không được áp dụng ở tuyến trước. 
Phương pháp phong bế rễ thần kinh đơn giản hơn, thủ 
thuật không cầu kỳ, dụng cụ là bơm tiêm thông thường, 
về bản chất là tiêm vào bắp cơ càng gần rễ thần kinh 
càng tốt sau đó thuốc sẽ ngấm tới rễ thần kinh, vì vậy 
phong bế rễ thần kinh có thể huấn luyện cho nhân viên 
y tế tuyến trước thực hiện dễ dàng. 

+ Trong ba cách đánh giá kết quả chúng tôi thấy, 
bệnh nhân thường công nhận kết quả điều trị khó 
khăn hơn nhân viên y tế, bằng chứng là cách đánh 
giá theo Macnab và theo thang điểm lâm sàng của 
chúng tôi có kết quả khả quan hơn là bệnh nhân tự 
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đánh giá, nhất là đối với nhóm kết quả rất tốt và tốt. 
Cách đánh giá theo thang điểm lâm sàng và theo 
Macnab có kết quả tương đương nhau.   

+ Trong khi nghiên cứu không thấy có biểu hiện 
tác dụng không mong muốn nào ở cả hai nhóm bệnh 
nhân. Điều đó cho thấy PBR thần kinh là một thủ 
thuật nội khoa rất an toàn. 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu điều trị 268 bệnh nhân tho ţ vị đĩa 

đệm cột sống thắt lưng (126 bệnh nhân được phong bế 
cạnh rễ thần kinhvà 126 bệnh nhân được tiêm ngoài 
màng cứng), kết quả điều trị đạt được như sau: 

- Phương pháp phong bế cạnh rễ thần kinh có thể 
điều trị khỏi cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm  cột sống 
thắt lưng. 

- Tỷ lệ đạt kết quả rất tốt và tốt là 53,97%, tỷ lệ 
này của phương pháp tiêm ngoài màng cứng làm đối 
chứng là 69,02%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục đích điều trị (giảm bệnh 
≥ 50%) là 88,32%, tỷ lệ này của phương pháp tiêm 
ngoài màng cứng làm đối chứng là 91,56%. 

- Bệnh nhân thường đánh gi  ̧kết quả điều trị thấp 
hơn kết quả do nhân viên y tế đánh giá. 

- Không có bệnh nhân có biểu hiện tác dụng 
không mong muốn trong khi nghiên cứu. 

- Thủ thuật đơn giản dễ thực hiện ở tuyến trước. 
 

KIẾN NGHỊ 
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu chúng tôi có hai 

kiến nghị sau: 
1. Nghiên cứu với mẫu lớn hơn, đánh giá hệ thống 

hơn. 
2. Nghiên cứu quy trình phổ cập kỹ thuật phong bế 

cạnh rễ thần kinh cho tuyến trước. 
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1. Vũ Quang Bích, Nguyễn Xuân Thản, Ngô Thanh 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP Mc KENZIE ĐốI VỚI CHỨC NĂNG  
SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ 

 

NGUYỄN THÀNH TUYÊN - Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang 
PHẠM VĂN MINH - Trường Đại học Y Hà nội 

TÓM TẮT  
Hậu quả của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thường 

kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt 
của người bệnh. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của bài 
tập Mc Kenzie đối với chức năng sinh hoạt hàng ngày 
của bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Đối 
tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu thuộc 
loại nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có 
đối chứng được tiến hành trên 60 bệnh nhân thoát vị 
đĩa đệm được chia làm 2 nhóm. Nhóm chứng được 
dùng thuốc và các phương pháp vật lý trị liệu. Nhóm 
nghiên cứu được dùng thuốc, các phương pháp vật lý 
trị liệu và bài tập cột sống cổ Mc Kenzie. Kết quả được 
đánh giá dựa vào bảng câu hỏi Northwick Park Neck 
Pain Questionaire. Kết quả và kết luận: Không có sự 
khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm chứng và nhóm nghiên 
cứu sau 15 ngày điều trị, tuy nhiên sau 30 ngày điều trị 
tỷ lệ bệnh nhân cải thiện chức năng SHHN của nhóm 
nghiên cứu (80%) là cao hơn nhóm chứng (66,6%). 

Từ khóa: Bài tập cột sống cổ Mc Kenzie, Chức năng 
sinh hoat hàng ngày, Tho ţ vị đĩa đệm cột sống cổ. 

SUMMARY 
The consequence of cervical disc herniation 

normally affect on the daily living function of patients. 
Objective: to evaluate the effectiveness of Mc Kenzie 
exercises on daily living function of patients with 

cervical disc herniation. Materials and method: A 
prospective controlled study carried out on 60 
patients with cervical disc herniation. These patients 
were divided into two groups: the controlled group 
was treated by medication and physiotherapy, the 
research group was treated by Mc Kenzie exercises, 
medication and physiotherapy. The results were 
assessed by Northwick Park Neck Pain Questionaire. 
Results and conclusion: There was no significant 
difference between the research group and the 
controlled group after 15 days of treatment. However, 
after 30 days of treatment, the patients’ daily living 
functions improved in the research group was higher 
than the controlled group (80% compared to 66,6%).  

Key words: Mc Kenzie exercises for cervical 
spine, daily living function, cervical disc herniation. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cùng với sự phát triển của xã hội, sự chuyên môn 

hoá trong nghề nghiệp ngày càng cao đòi hỏi đầu và 
cổ phải chịu đựng một tư thế bắt buộc kéo dài, không 
sinh lý dẫn đến các quá trình biến đổi nhanh chóng 
sinh bệnh lý của cột sống cổ.  

Mặt khác tuổi thọ của con người ngày càng được 
nâng cao, đi kèm với nó là rất nhiều bệnh do giảm sút 
các hoạt động chức năng của cơ thể trong đó có TVĐĐ 
cột sống cổ. Theo các nghiên cứu của Kelsey JL [3] 


